BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 
1. Sự điện phân là.
A) quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua dung dịch chất điện li.
B) nhờ phản ứng oxi hóa khử mà phát sinh dòng điện.
C) quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hay dung dịch chất điện li.
D) nhờ có dòng điện mà xảy ra phản ứng oxi hóa khử.
2. Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về
A) catot, ở đây chúng bị oxi hóa
B) anot, ở đây chúng bị khử
C) anot, ở đây chúng bị oxi hóa
D) catot, ở đây chúng bị khử
3. Cho một dung dịch chứa các ion sau: (1)
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, (11)  H2O; (12) 
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 . Thứ tự bị khử ở catot là. 
A) 4,3,2,7,6,5,1,11
B) 12,10,8,1,6,7,3,4,2
C) 4,3,2,7,5,6,1,11
D) 3,4,2,7,5,6,1,11
4. Cho một dd chứa các ion sau: (1) 
[image: image11.wmf]OH

-

, (2)
[image: image12.wmf]2

3

CO

-

, (3)
[image: image13.wmf]Br

-

, (4)
[image: image14.wmf]Cl

-

, (5)
[image: image15.wmf]2

4

SO

-

, (6) H2O. Thứ tự bị oxi hóa ở anot là
A) 4,3,1,6
B) 3,4,1,6
C) 2,1,4,5,6
D) 4,3,1, 5,6
5. Khi điện phân NaCl nóng chảy thì tại catot ion (hay chất) bị khử là.
A) 
[image: image16.wmf]Cl
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B) 
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C) NaCl
D) H2O
6. Điện phân NaCl nóng chảy bằng điện cực trơ ở catot thu được
A) Cl2
B) Na
C) NaOH 
D) H2
7. Khi điện phân NaCl nóng chảy thì tại anot ion (hay chất) bị oxi hóa là
A) 
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B) 
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C) NaCl
D) H2O
8. Những bán phản ứng xảy ra khi điện phân NaCl nóng chảy là.
A) 2
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-

  
[image: image21.wmf]®

  Cl2  +  2e
B) 
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 Na    C) 2NaCl   
[image: image24.wmf]¾¾¾¾®

điện phân
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  2Na  +  Cl2      D) A,B đúng
9. Khi điện phân NaCl nóng chảy thì phản ứng xảy ra là
A) 2NaCl   +  2H2O 
[image: image25.wmf]¾¾¾¾¾¾¾®

điện phân co ùmàng ngăn

  2NaOH  +  H2  +  Cl2
B) 2NaCl   +  2H2O 
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điện phân co ùmàng ngăn

  2Na  +  O2  +  Cl2  +  H2.
C) 2NaCl   
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điện phân

nóng chảy

  2Na  +  Cl2
               D) NaCl   
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10. Khi điện phân KOH nóng chảy thì tại catot ion (hay chất) bị khử là
A) K+
B) OH-  
C) KOH
D) H2O
11. Khi điện phân KOH nóng chảy thì tại anot ion (hay chất) bị oxi hóa là
A) K+
B) OH-         
C) KOH
D) H2O
12. Những bán phản ứng xảy ra khi điện phân KOH nóng chảy là.
A) 2OH-   
[image: image31.wmf]®

 1/2O2 + H2O  +  2e
B)  H2O     
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  1/2O2 +  2H+ +  2e
C) K+ +  e  
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D) A,C đúng

13. Khi điện phân KOH nóng chảy thì phản ứng xảy ra là
A) 2KOH     
[image: image34.wmf]¾¾¾¾®
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      K2O  +  H2O  
B) 2KOH     
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      2K  +  H2  +  O2
C) 2KOH     
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D)  KOH     
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14. Điện phân một dung dịch chứa anion
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và các cation kim loại có cùng nồng độ mol: 
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. Trình tự xảy ra sự khử của các cation này trên bề mặt catot là
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B) 
[image: image50.wmf]2

Pb

+

, 
[image: image51.wmf]Ag

+

, 
[image: image52.wmf]2

Cu

+

, 
[image: image53.wmf]2

Zn

+

.
C) 
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15. Cho các ion sau:
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. Trong dung dịch những ion nào không bị điện phân
A) 
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D) 
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16. Điện phân dung dịch NaCl tại catot ion (hay chất) bị khử là
A) 
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B) 
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C) NaCl
D) H2O
17. Điện phân ( điện cực trơ có vách ngăn) một dung dịch có chứa  ion 
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A) 
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18. Cho dung dịch chứa các ion
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. Các ion không bị điện phân 
A) 
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B) 
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19. Khi điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dd chứa các ion 
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 thì thứ tự các ion bị điện phân ở catot là
A) 
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B) 
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C) 
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D) 
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20. Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp một dd chứa các ion 
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. Thứ tự điện phân xảy ra ở catôt là
A) 
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21. Điện phân dung dịch NaCl ngừng, tại anot ion (hay chất) bị oxi hóa 
22.          A) 
[image: image157.wmf]Cl

-


B) 
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C) NaCl
D) H2O
23. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn
A) cation Na+ bị khử ở catot
B) phân tử H2O  bị khử ở catot
C) ion 
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 bị khử ở anot

D) phân tử H2O bị oxi hóa ở anot
24. Những bán phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch NaCl là.
A) 2
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  Cl2  +  2e  
B) 2H2O  + 2e 
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         D) A,B đúng
25. Khi điện phân dung dịch NaCl thì phản ứng xảy ra là
A) 2NaCl   +  2H2O 
[image: image166.wmf]¾¾¾¾¾¾¾®

điện phân co ùmàng ngăn

  2NaOH  +  O2  +  Cl2
B) 2NaCl   +  2H2O 
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điện phân co ùmàng ngăn

  2NaOH  +  H2  +  Cl2
C) 2NaCl   
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  2Na  +  Cl2
D) 2NaCl   +  2H2O 
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điện phân co ùmàng ngăn

  2Na  +  O2  +  Cl2  +  H2.
26. Khi điện phân có màng ngăn dd muối ăn bão hòa trong nước thì xảy ra hiện tượng :
A) Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.
B) Khí hidro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot
C) Kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot                D) Nước Gia-ven được tạo thành 
27. Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ , ion 
[image: image170.wmf]2
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di chuyển về
A) catot và bị oxi hoá
B) anot và bị oxi hóa
C) catot và bị khử
D) anot và bị khử
28. Khi điện phân dung dịch KCl có màng ngăn thì ở catot thu được
A) Cl2
B) H2
C) KOH và H2
D) Cl2 và H2
29. Khi điện phân dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch vừa hết màu xanh tại catot thu được sản phẩm là.
A) Cu
B) Cu; H2.
C) Cu; O2.
D) A,C đều được.
30. Khi điện phân dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch vừa hết màu xanh tại anot thu được sản phẩm là.
A) Cu
B) O2.
C) Cu; O2.
D) H2SO4.
31. Khi điện phân dung dịch CuSO4 thì phản ứng xảy ra là.
A) CuSO4   +  H2O 
[image: image171.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  Cu  +  
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O2  + H2SO4     B) CuSO4   
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  Cu  +  
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C) CuSO4   +  H2O 
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điện phân

  Cu  +  SO2  + O2  +  H2.    D) CuSO4 + H2O 
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điện phân

 Cu + 2O2 + H2 + S
32. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ graphit, phản ứng nào sau đây xảy ra ở anot?
A) Ion 
[image: image177.wmf]2
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 bị khử     B) Ion 
[image: image178.wmf]2
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bị oxi hóa    C) Phân tử H2O bị oxi hóa
D) Phân tử H2O bị khử
33. Khi điện phân dung dịch AgNO3 tại catot có thể có sản phẩm là.
A) Ag
B) Ag, H2.
C) Ag, NO2.
D) A hoặc B.

34. Khi điện phân dung dịch AgNO3 tại anot thu được sản phẩm là
A) Ag
B) Ag, H2.
C) Ag, NO2.
D) O2
35. Khi điện phân dung dịch AgNO3 thì phản ứng xảy ra là.
A) 2AgNO3   +  H2O  
[image: image179.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2Ag  +  2NO2  + H2
B) 2AgNO3   +  H2O  
[image: image180.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2Ag  +  NO2  + 2HNO3
C) 2AgNO3   +  2H2O  
[image: image181.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  Ag2O  +  H2  + 2HNO3
D) 2AgNO3   +  H2O  
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điện phân

  2Ag  +  
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36. Khi điện phân dung dịch Na2SO4 thì phản ứng điện phân xảy ra là.
A) Na2SO4   +  H2O 
[image: image184.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2Na  +  
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O2  + H2SO4                 B) 2H2O   
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điện phân

  2H2  +  O2
C) Na2SO4   +  2H2O 
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điện phân

  2NaOH  +  H2SO4         D) Na2SO4 +H2O 
[image: image188.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

2Na + SO2 + H2 +O2
37. Khi điện phân dung dịch H2SO4 thì phản ứng xảy ra là.
A) H2SO4   
[image: image189.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  H2  +  
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O2  + SO3          B) H2SO4   +  H2O 
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điện phân

  2H2  +  O2  + SO3
C) 2H2O   
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điện phân

  2H2  +  O2                           D) H2SO4   
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điện phân

  H2  +  2O2  + S
38. Sau khi điện phân một dd A có phản ứng xảy ra là: H2O 
[image: image194.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  
[image: image195.wmf]1

2

O2  +  H2. A có thể là dd nào sau đây:
A) KOH
B) H2SO4
C) Pb(NO3)2
D) A,B đúng

39. Khi điện phân dung dịch CuBr2 thì phản ứng xảy ra là.
A) CuBr2 
[image: image196.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 Cu  +  Br2.
B) CuBr2  +  H2O 
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điện phân

 Cu  +  
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C) CuBr2 
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.
D) CuBr2  +  2H2O 
[image: image202.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 Cu(OH)2  +  2HBr.
40. Khi điện phân dung dịch FeCl2 thì phản ứng xảy ra là.
A) FeCl2 
[image: image203.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 Fe  +  Cl2.
B) FeCl2 +  H2O 
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điện phân
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C) FeCl2 
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[image: image207.wmf]2

Fe
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  +  2
[image: image208.wmf]Cl

-

.
D) FeCl2 +  2H2O 
[image: image209.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 Fe(OH)2  +  2HCl.
41. Khi điện phân dung dịch NaOH thì phản ứng xảy ra là.
A)  2NaOH 
[image: image210.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 2Na  +  H2O  +  
[image: image211.wmf]12

O2
B) 2H2O   
[image: image212.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2H2  +  O2
C) 2NaOH  
[image: image213.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  Na2O +  H2O
D) 2NaOH   
[image: image214.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2Na + H2  +  O2
42. Khi điện phân dd CuSO4 với điện cực catot là graphit và điện cực anot là đồng. Thì : (1) ở catot có : 
[image: image215.wmf]2

Cu

+

+ 2e 
[image: image216.wmf]®

 Cu; (2) ở anot có: H2O – 2e 
[image: image217.wmf]®
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O2  + 2
[image: image219.wmf]H

+

; (3) phản ứng điện phân là: Cuanot   + 
[image: image220.wmf]2

Cu

+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image221.wmf]®

  
[image: image222.wmf]2

Cu

+

   +  Cucatot; (4) p ứ điện phân là: CuSO4 +  H2O  
[image: image223.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 Cu  + 
[image: image224.wmf]1

2

O2  +  H2SO4; (5) ở anot có: Cu 
[image: image225.wmf]®

 
[image: image226.wmf]2

Cu

+

+  2e; Các qúa trình đúng là.
A) 1,2,3
B) 1, 3, 5
C) 1,3, 4
D) 1,2,5
43. Khi điện phân dung dịch NiCl2 với điện cực catot là graphit và điện cực anot là Ni. Chọn ý sai.
A) điện cực anot bị tan dần do Ni bị oxi hóa: Ni  
[image: image227.wmf]®

 
[image: image228.wmf]2

Ni

+

+  2e
B) như vậy Ni chuyển từ anot sang catot.
C) tại điện cực catot ion
[image: image229.wmf]2

Ni

+

bị khử thành Ni: 
[image: image230.wmf]2

Ni

+

 
[image: image231.wmf]®

 Ni +  2e
D) phương trình điện phân là: NiCl2 
[image: image232.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 Ni  +  Cl2.
44. Khi điện phân nóng chảy Al2O3 thì.
A) điện cực catot cósự khử ion 
[image: image233.wmf]3

Al

+

 + 3e 
[image: image234.wmf]®

 Al
B) điện cực anot có sự oxi hóa   2
[image: image235.wmf]-

2

O


[image: image236.wmf]®

 O2 + 4e 
C) phương trình điện phân :  Al2O3 
[image: image237.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

nóng chảy

 2Al  +  3O2.
D) A,B,C đúng

45. Khi điện phân KCl nóng chảy và dung dịch KCl thu được sản phẩm giống nhau là.
A) K
B) Cl2
C) KOH
D) không có sản phẩm nào.
46. Khi điện phân KCl nóng chảy và dung dịch KCl thu được sản phẩm khác nhau là.
A) K
B) Cl2
C) H2
D) A,C đúng
47. Khi điện phân dd HCl, các điện cực trơ, sản phẩm tạo thành ở catốt có thể là:
A) H2
B) O2
C) Cl2
D) O2 và Cl2
48. Khi điện phân dung dịch KNO3 và dung dịch H2SO4 thu được sản phẩm giống nhau là.
A) H2
B) O2
C) H2 và O2
D) H2O
49. Muốn thu được dung dịch sau khi điện phân có môi trường axit thì có thể điện phân dung dịch muối :          (1) Na2SO4; (2) K2CO3;  (3) NaCl; (4) AgNO3 ; (5) CuSO4 ; (6) CaCl2;  (7)  Ba(NO3)2. 
A) 1,7
B) 4,5
C) 3,4,5
D) 6,7
50. Muốn thu được dung dịch sau khi điện phân có môi trường trung tính thì có thể điện phân dung dịch muối : (1) Na2SO4; (2) NiCl2; (3) NaCl; (4) AgNO3 ; (5) CuBr2 ; (6) ZnSO4;  (7)  Ba(NO3)2.
A) 3,6,7
B) 1,5,6
C) 1,2,7
D) 1,3,5
51. Muốn thu được dung dịch sau khi điện phân có môi trường bazo thì có thể điện phân dung dịch muối :        (1) Na2SO4; (2) FeSO4; (3) NaCl; (4) AgNO3 ; (5) CuSO4 ; (6) CaCl2;  (7)  Pb(NO3)2.
A) 2,3,5
B) 1,4
C) 3,6
D) 5,7
52. Điện phân những dung dịch muối nào sau đây thì thu kim loại ở catot: (1) Na2SO4; (2) FeSO4; (3) NiCl2; (4) AgNO3 ; (5) CuSO4 ; (6) ZnBr2;  (7)  Ca(NO3)2.
A) 2,3,4,5,6
B) 1,2,3,4,5
C) 3,4,5,6,7
D) 2,3,4,5,7
53. Điện phân những dung dịch muối nào sau đây thì thu cùng một loại khí  ở anot: (1) Na2SO4; (2) FeCl2; (3) NaCl; (4) AgNO3 ; (5) CuSO4 ; (6) BaCl2;  (7)  Pb(NO3)2.
A) 2,3,6
B) 1,4,5,7
C) 4,7
D) A,B đúng
54. Muốn thu Na ở catot có thể điện phân :
A) NaOH nóng chảy
B) dung dịch NaOH 
C) NaCl nóng chảy 
D) A,C đúng

55. Muốn thu Cu ở catot có thể điện phân:
A) dung dịch CuSO4 
B) dung dịch CuCl2
C) Cu(OH)2.
D) A,B đúng

56. Điện phân nhóm dd nào sau đây thực chất là điện phân H2O ?
A) NaCl , CuSO4
B) NaF, Na2SO4
C) Cu(NO3)2, NaCl
D) CuCl2 , HCl
57. Điện phân dd nào thực chất là điện phân nước?
A) Na2SO4
B) KCl
C) FeCl2
D) Cu(NO3)2
58. Có thể coi chất khử trong phép điện phân là
A) dòng điện trên catot
B) điện cực
C) bình điện phân
D) dây dẫn  điện
59. Điện phân dd hoãn hợp AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 với điện cực trụ .Các kim loaùi lần lượt xuất hiện ở Catot theo thứ tự:  
A) Ag – Cu  – Fe
B) Fe – Ag  – Cu
C) Fe – Cu – Ag
D) Cu – Ag – Fe
60. Khi điện phân dd  NiSO4, với  catot bằng Fe và anot  bằng Ni thì . (coi nhử H2O không bay hơi)
A) Điện cực catot bằng Fe được phủ moọt lớp  Ni
B) Nồng độ mol/l của NiSO4  giảm 
C) Nồng độ mol/l của NiSO4 không đổi 
D) A, C  đúng
61. Khi điện phân dd KI có laón hồ tinh bột . Hiện tượng xẩy ra sau moọt thời  gian điện phân là
A) dd không màu

B) dd chuyển sang màu xanh
C) dd chuyển sang màu tím

D) dd chuyển sang màu hồng
62. Khi điện phân dung dịch CuCl2 (điện  cực trơ) thì nồng độ dung dịch biến đổi
A) tăng dần
B) giảm dần
C) không thay đổi
D) Chưa khẳng định được
63. Điện phân dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng? (điện cực trơ)
A) NaCl                              B) CaCl2                        C) AgNO3
    D) AlCl3
64. Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân ?
A) Fe  +  CuSO4     
[image: image238.wmf]®

  FeSO4  +  Cu
B) CuSO4 +  H2O      
[image: image239.wmf]®

  Cu  +  O2  +  H2SO4
C) CuSO4 + 2NaOH  
[image: image240.wmf]®

  Cu(OH)2 +  Na2SO4
D) Cu  +  AgNO3      
[image: image241.wmf]®

   Ag  +  Cu(NO3)2
65. Thực hiện quá trình điện phân dung dịch CuCl2 với các điện cực bằng đồng. Sau một thời gian thấy
A) khối lượng anot tăng, khối lượng catot giảm
B) khối lượng catot tăng, khối lượng anot giảm
C) khối lượng anot, catot đều tăng
D) khối lượng anot, catot đều giảm
66. Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ
A) ion 
[image: image242.wmf]2

Cu

+

 nhường electron ở anot
B) ion 
[image: image243.wmf]2

Cu

+

 nhận electron ở catot
C) ion 
[image: image244.wmf]Cl

-

nhận electron ở anot
D) ion 
[image: image245.wmf]Cl

-

nhường electron ở catot
67. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy
A) nồng độ ion 
[image: image246.wmf]2

Cu

+

 trong dung dịch tăng dần
B) nồng độ ion 
[image: image247.wmf]2

Cu

+

 trong dung dịch giảm dần
C) nồng độ 
[image: image248.wmf]2

Cu

+

trong dung dịch không thay đổi
D) chỉ có nồng độ ion 
[image: image249.wmf]2

4

SO

-

 là thay đổi
68. Khi điện phân dung dịch KCl và dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ, ở điện cực dương đều xảy ra qúa trình đầu tiên làA) 
[image: image250.wmf]+
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B) 
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C) 
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D) 
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69. Nhận định nào đúng về các quá trình xảy ra ở cực âm và cực dương khi điện phân dung dịch NaCl và điện phân NaCl nóng chảy
A) Ở cực âm đều là quá trình khử ion 
[image: image254.wmf]Na

+

. Ở cực dương đều là quá trình oxi hóa ion 
[image: image255.wmf]Cl

-


B) Ở cực âm đều là quá trình khử H2O. Ở cực dương đều là quá trình oxi hóa ion 
[image: image256.wmf]Cl

-


C) Ở cực âm điện phân dung dịch NaCl là quá trình khử ion 
[image: image257.wmf]Na

+

, điện phân NaCl nóng chảy là quá trình khử H2O. Ở cực dương đều là quá trình oxi hóa ion 
[image: image258.wmf]Cl

-

.
D) Ở cực âm điện phân dung dịch NaCl là quá trình khử H2O, điện phân NaCl nóng chảy là quá trình khử ion 
[image: image259.wmf]Na

+

. Ở cực dương đều là quá trình oxi hóa ion 
[image: image260.wmf]Cl

-

.
70. Điện phân dd CuSO4 với anốt bằng Cu thấy màu xanh của dd không đổi. Tại sao?
A) Không xảy ra sự điện phân
B) Qúa trình điện phân thực chất là điện phân nư​ớc
C) Cu vừa tạo thành ở catốt lại tan ngay     D) Lư​ợng Cu bám vào catốt bằng l​ượng tan ra ở anốt nhờ điện phân
71. Khi điện phân một dd KF, những quá trình nào có thể xảy ra
A) O2 và 
[image: image261.wmf]H

+

 được sinh ra tại một điện cực; H2 và 
[image: image262.wmf]OH

-

 được tạo thành tại điện cực còn lại
B) O2 và 
[image: image263.wmf]OH

-

 đư​ợc sinh ra tại một điện cực; H2 và 
[image: image264.wmf]H

+

được tạo thành tại điện cực còn lại
C) Kim loại K đ​ược tạo thành ở một điện cực; O2 và 
[image: image265.wmf]H

+

được tạo thành ở cực còn lại
D) Kim loại K được sinh ra ở một điện cực và  F2 đư​ợc tạo ra ở cực còn lại.
72. Tại sao khi điện phân các dd KNO3 và KOH với các điện cực trơ, sản phẩm thu đ​ược lại giống nhau? Cách giải thích nào sau đây đúng?
A) Các ion
[image: image266.wmf]K

+

, 
[image: image267.wmf]3

NO

-

, 
[image: image268.wmf]OH

-

chỉ đóng vai trò chất dẫn điện
B) Trường hợp điện phân dd KNO3 thực chất là điện phân nư​ớc
C) Trường hợp điện phân dd KOH, ở cực âm H2O, ở cực dương nhóm OH nhường electron.         D) B và C đúng
73. D d X chứa hỗn hợp các muối: NaCl, CuCl2, FeCl3 và ZnCl2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân dd X là:
A) Fe
B) Cu
C) Na
D) Zn 
74. Dd X chứa hỗn hợp các muối: NaCl, CuCl2, FeCl3 và ZnCl2. Kim loại cuối cùng thoát ra ở catot khi điện phân dd X là
A) Fe
B) Cu
C) Na
D) Zn
75. Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau: CaCl2, FeCl3, ZnCl2, CuCl2. Ion đầu tiên bị khử ở catot là
A)
[image: image269.wmf]Cl

-


B)
[image: image270.wmf]3

Fe

+

.
C) 
[image: image271.wmf]2

Zn

+


D) 
[image: image272.wmf]2

Cu

+


76. Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại
A) đứng sau hiđro trong dãy điện hoá.
B) kiềm, kiểm thổ và nhôm
C) đứng trước hiđro trong dãy điện hoá.
D) kiềm và nhôm

77. Chọn phát biểu sai:
A) cực âm gọi là catot; cực dương gọi là anot.
B) tại cực âm xảy ra quá trình oxi hóa; tại cực dương xảy ra quá trình khử.
C) ion dương (cation) chuyển về catot (là cực âm); ion âm (anion) chuyển về anot (là cực dương).
D) tại cực âm xảy ra quá trình khử; tại cực dương xảy ra quá trình oxi hóa.
78. Điểm giống nhau giữa pin điện hóa và sự điện phân là.
A) đều có hai điện cực catot là cực dương và anot là cực âm.    B) đều có phản ứng oxi hóa khử xảy ra.
C) đều phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa khử xảy ra.
D) A,B,C đúng
79. Điểm khác nhau giữa pin điện hóa và sự điện phân là.
A) có hai điện cực catot và anot nhưng ngược dấu. Và có sự khử ở catot và sự oxi hóa ở anot
B) về bản chất các quá trình xảy ra ở các điện cực trong pin hay sự điện phân
C) pin thì phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa khử xảy ra. Còn sự điện phân thì nhờ dòng điện mà phản ứng oxi hóa khử mới xảy ra                                                                               D) A,C đúng.
80. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của sự điện phân
A) Điều chế các kim loại, một số phi kim và một số hợp chất

B) Tinh chế một số kim loại như: Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au, . . .
C) Mạ điện để bảo vệ kim loại chống ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho vật
D) Thông qua các phản ứng điện phân để sản sinh ra dòng điện
81. Khi điện phân dung dịch H2SO4 thì pH trong quá trình điện phân.
A) không đổi
B) tăng dần
C) giảm dần
D) giảm , rồi tăng
82. Khi điện phân dung dịch NaOH thì pH trong quá trình điện phân.
A) không đổi
B) tăng dần
C) giảm dần
D) giảm , rồi tăng 
83. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl, HCl thì pH trong quá trình điện phân.
A) không đổi
B) tăng dần
C) giảm dần
D) giảm, rồi tăng
84. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl, HCl thứ tự phản ứng xảy ra là:   (1) 2NaCl   +  2H2O 
[image: image273.wmf]¾¾¾¾¾¾¾®

điện phân co ùmàng ngăn

  2NaOH + H2  +Cl2; (2) 2HCl 
[image: image274.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 H2 + Cl2;  (3) 2H2O   
[image: image275.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2H2  +  O2 . 
A) 1,2,3
B) 2,1,3
C) 3,1,2
D) 2,3,1
85. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl, HCl; CuCl2 thứ tự phản ứng xảy ra là:   (1) 2NaCl   +  2H2O 
[image: image276.wmf]¾¾¾¾¾¾¾®

điện phân co ùmàng ngăn

  2NaOH + H2  +Cl2; (2) 2HCl 
[image: image277.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 H2 + Cl2;  (3) 2H2O   
[image: image278.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2H2  +  O2;  (4) CuCl2 
[image: image279.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  Cu  +  Cl2 . 
A) 1,2,3,4
B) 2,4,1,3
C) 2,1,4,3
D) 4,2,3,1
86. Điện phân dung dịch hỗn hợp HCl; CuCl2; FeCl3 thứ tự phản ứng xảy ra là:  (1)  2FeCl3 
[image: image280.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 2FeCl2  +  Cl2  ; (2) 2HCl 
[image: image281.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

 H2 + Cl2;  (3) 2H2O   
[image: image282.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  2H2  +  O2;  (4) FeCl2 
[image: image283.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  Fe + Cl2 ; (5) CuCl2 
[image: image284.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

  Cu +  Cl2. 
A) 1, 5,2,4,3
B) 1,2,5,4,3
C) 2,5,1,4,3
D) 5,2,1,3,4
87. Khi điện phân dd muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân là
A) CuSO4
B) AgNO3
C) KCl
D) K2SO4
88. Điện phân dd hỗn hợp HCl, NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp.Trong quá trình điện phân pH của dung dòch 
A) Không thay đổi
B) Tăng lên
C) Giảm xuống
D) Kết quả khác
89. Điều nào là đúng trong các điều sau đây ?
A) đ/p dd CuSO4 thì pH của dd tăng dần
B) ®/p dd NaCl thì pH của dd giam dần
C) đ/pdd Cu SO4 + NaCl thì pH của dd tăng dần
D) ®/pdd HCl + NaCl thì pH dd tăng đần
90. Điện phân một dd chứa hỗn hợp gồm HCl,CuCl2 ,NaCl (điện cực trơ có màng ngăn).Kết luận nào không đúng?
A) pH không đổi ; rồi pH của dung dịch tăng so với ban đầu

B) Thứ tự các chất bị điện phân là CuCl2 , HCl, NaCl, H2O
C) Quá trình điện phân NaCl đi kèm với sự tăng pH của dd
D) Quá trình điện phân HCl đi kèm với sự giảm pH của dung dòch
91. ứng dụng của sự điện phân với điện cực anot tan là.
A) dùng điều chế kim loại

B) dùng tinh chế kim loại có lẫn tạp chất khác.
C) dùng mạ điện 

D) A,B,C đúng.
92. Viết các phương trình điện phân (theo đúng thứ tự) dung dịch hỗn hợp chứa : HCl; CuSO4. 
A) 2HCl 
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điện phân

 H2 + Cl2;   CuSO4 +  H2O  
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điện phân

 Cu  + 
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B)  CuSO4 + 2HCl  
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điện phân

 Cu  + Cl2  + H2SO4;  CuSO4 +  H2O  
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điện phân

 Cu  + 
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O2  + H2SO4; 2H2O   
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điện phân

  2H2  +  O2
C) CuSO4 + 2HCl 
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điện phân

Cu + Cl2 + H2SO4; 2HCl 
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điện phân

 H2 + Cl2;  2H2O  
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điện phân

 2H2 + O2
D)  B,C đúng

93. Viết các phương trình điện phân (theo đúng thứ tự) dung dịch hỗn hợp chứa : NaCl; CuSO4. 
A) CuSO4 + 2NaCl  
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điện phân

 Cu  + Cl2  + Na2SO4;  CuSO4 +  H2O  
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điện phân

 Cu  + 
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O2  + H2SO4; 2H2O   
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điện phân

  2H2  +  O2
B)  2NaCl + 2H2O 
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điện phân co ùmàng ngăn

2NaOH + H2 + Cl2; CuSO4 +H2O 
[image: image300.wmf]¾¾¾¾®

điện phân

Cu  +
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C) CuSO4 + 2NaCl  
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điện phân

 Cu  + Cl2  +  Na2SO4;    2NaCl   +  2H2O 
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điện phân co ùmàng ngăn

  2NaOH  + H2  +  Cl2;      2H2O   
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điện phân

  2H2  +  O2
D)  A, C đúng

94. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp có CuSO4 và KCl, nếu dung dịch sau điện phân có thể hòa tan MgO thì sau khi phản ứng đầu tiên xảy ra sẽ có trường hợp nào sau đây:
A) KCl dư
B) CuSO4 dư        C) KCl dư hoặc CuSO4 dư           D) KCl và CuSO4 vừa đủ.
95. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp có CuSO4 và KCl, nếu dung dịch sau điện phân có thể hòa tan Al2O3 thì sau khi phản ứng  đầu tiên xảy ra sẽ có trường hợp nào sau đây:
A) KCl dư
B) CuSO4 dư         C) KCl dư hoặc CuSO4 dư           D) KCl và CuSO4 vừa đủ.
96. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp có CuSO4 và KCl, nếu dung dịch sau điện phân không thể hòa tan CuO thì sau khi phản ứng  đầu tiên xảy ra sẽ có trường hợp nào sau đây:
A) KCl dư
B) CuSO4 dư         C) KCl dư hoặc CuSO4 dư           D) B,C đúng.
97. Điện phân có màng ngăn dung dịch hỗn hợp có amol NaCl và bmol HNO3. Sau một thời gian thấy dung dịch thu được làm quỳ tím hóa xanh. Điều đó chứng tỏ.
A) a > b
B) a < b
C) b > 2a
D) b < 2a
98. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp có xmol KCl và ymol Cu(NO3)2. Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan MgO thì sự liên hệ giữa x và y là.
A) x < 2y
B) x > 2y
C) x = 2y
D) y < 2x
99. Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là
A) b > 2a
B) b = 2a
C) b < 2a
D) 2b = a
100. Điện phân dd chứa a mol CuSO4 và a mol NaCl (bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Điện phân hết hai muối , cho quỳ tím vào dung dịch sau điện phân thì màu của quỳ tím sẽ.
A) màu đỏ
B) màu xanh
C) vẫn màu tím
D) xanh rồi đỏ
101. Khi điện phân (với cực điện trơ, màng ngăn xốp) dung dịch chứa a mol CuSO4 và 1,5a mol NaCl đến khi nước bắt đầu bị điện phân trên cả 2 điện cực thì pH của dung dịch
A) mới đầu không đổi, sau đó tăng
B) mới đầu không đổi, sau đó giảm
C) mới đầu tăng, sau đó không đổi
D) mới đầu giảm, sau đó không đổi
102. Điện phân dung dịch AgNO3 với anot bằng Cu có điểm giống khi cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.
A) cùng thu Ag 

B) dung dịch sau phản ứng đều có màu xanh
C) cùng có phản ứng:   Cu  +  2
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D) A,B,C đúng.
103. Điện phân dung dịch AgNO3 với anot bằng Cu có điểm khác khi cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.
A) Cu tan và thu được Ag.
    B) hai quá trình khác nhau.    C) phản ứng xảy ra         D) B,C đúng
104. Có ba quá trình: (1) Điện phân dung dịch AgNO3 với anot bằng Cu ; (2) khi cho lá Cu vào dung dịch AgNO3; (3) pin điện hóa Cu – Ag . Cả 3 quá trình có điểm giống nhau là.
A) sự trao đổi electron 

B) ảnh hưởng bởi dòng điện
C) phát sinh dòng điện

D) phản ứng oxi hóa khử
105. Điện phân 250ml dung dịch CuSO4 khi catot bắt đầu thoát ra khí thì ngừng điện phân. Khối lượng catot tăng 4,8g. Nồng độ mol/lit của dung dịch CuSO4 là.
A) 0,35M
B) 0,3M
C) 0,25M
D) 0,2M
106. Tính thể tích khí (đktc) thu được khi điện phân hết 0,1 mol NaCl trong dung dịch với điện cực trơ, màng ngăn 
A) 0,024 lit
B) 1,120 lit
C) 2,240 lit
D) 4,489 lit
107. Sau một thời gian điện phân 200 ml dd CuCl2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A) 1M
B) 1,5M
C) 1,2M
D) 2M
108. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dd với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dd đã giảm .
A) 1,6g
B) 6,4g
C) 8g
D) 18,8g
109. Điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 1M thu được 0,05 mol Cl2. Ngâm một đinh sắt sạch vào dung dịch còn lại sau khi điện phân, khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra. Khối lượng đinh sắt tăng lên là
A) 9,6g
B) 1,2g
C) 0,4g
D) 3,2g
110. Khi điện phân nước, khí H2 và O2 được tạo thành. Nếu ở 1 cực sinh ra 1,0g H2 thì ở cực còn lại tạo ra bao nhiêu gam O2?
A) 32g
B) 16g
C) 8g
D) 4g
111. Hòa tan 1,17g NaCl vào nước rồi điện phân với điện cực trơ ,có màng ngăn , thu được 500ml dd coù pH = 12. Hiệu suất điện phân là:
A) 15%
B) 25%
C) 35%
D) 45%
112. Điện phân 200ml dung dịch KOH 2M ( D = 1,1 g/cm3) với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Biết rằng nước bay hơi không đáng kể. Dung dịch sau điện phân có nồng độ phần trăm là
A) 10,27%.
B) 10,18%.
C) 10,9%.
D) 38,09%.
113. Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 (D = 1,25 g/ml) bằng điện cực trơ graphit thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Để làm kết tủa hết ion 
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còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 trước điện phân là
A) 2,75M và 32,5%
B) 0,75M và 9,6%.
C) 0,75M và 9,0%
D) 0,75M và 32,5%.
114. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ của NaOH còn lại là 0,05M. Giá thiêt thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là
A) .0,15M
B) 0,05M
C) 0,2M
D) 0,1M

115. Điện phân 2 lít dung dịch CuSO4 (với điện cực trơ) đến khi khí thoát ra ở cả 2 điện cực đều là 0,02 mol thì dừng lại. Coi thể tích dung dịch không đổi. Giá trị pH của dung dịch sau điện phân là
A) 2
B) 1,7
C) 1,4
D) 1,2
116. Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong 15 phút thu 0,432g Ag ở catot. Để kết tủa hết ion bạc trong dung dịch còn lại cần dùng 25ml dung dịch NaCl 0,4M. Khối lượng AgNO3 trong dung dịch ban đầu 
A) 2,83g
B) 3,8g
C) 2,38g
D) 4,2g
117. Điện phân 1 lit dung dịch AgNO3 0,2M dung dịch sau điện phân có pH = 2. Thể tích dung dịch sau điện phân coi như không đổi. Khối lượng kim loại bám vào catot là.
A) 0,54g
B) 1,08g
C) 2,16g
D) 3,24g
118. Điện phân dung dịch AgNO3 (víi ®iƯn cùc tr¬)  dung dịch sau điện phân có pH = 1. Hiệu suất phản ứng 80% và thể tích dung dịch coi như không đổi. Nồng độ mol AgNO3 trước điện phân là.
A) 0,125M
B) 0,25M
C) 0,225M
D) 0,2M
119. Khối lượng của Cu thu được khi điện phân dung dịch CuCl2 trong 1 giờ với dòng điện có cường độ 5A là.
A) 5,12g
B) 5,92g
C) 6,2g
D) 9,52g
120. Điện phân dd CuCl2 bằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5A. Khối lượng đồng ở catôt là?
A) 5,9g
B) 5,5g
C) 7,5g
D) 7,9g
121. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch chứa 0,02 mol NiSO4 với cường độ dòng điện 5A trong 6 phút 26 giây. Khối lượng catot tăng lên bao nhiêu gam?
A) 0g
B) 0,16g
C) 0,59g
D) 1,18g
122. Điện phân 10ml dung dịch Ag2SO4 0,2M với 2 điện cực trơ trong 10 phút 30 giây và dòng điện có I=2A, thì lượng Ag thu được ở Catot là:
A) 2,16g
B) 1,41g
C) 0,432g
D) 1,328g
123. Khi điện phân dd muối bạc nitrat trong 10 phút đã thu được 1,08g bạc ở cực âm. Cường độ dòng điện là:
A) 3A
B) 1,8A
C) 1,6A
D) 18A
124. Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catôt. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là giá trị nào dưới đây?
A) 3A
B) 4,5A
C) 1,5A
D) 6A
125. Điện phân 500ml một dd CuSO4 1M trong 0,2 giờ với các điện cực trơ, cường độ dòng điện 1,34A.  Khối lượng Cu tạo thành là bao nhiêu gam?
A) 0,23g
B) 0,4g
C) 0,32g
D) 1,6g
126. Để điều chế được 1,08g Ag cần đpdd AgNO3 trong thời gian bao lâu với cường độ dòng điện là 5,36 A
A) 20 phút
B) 30 phút
C) 60 phút
D) Kết quả khác
127. Điện phân nóng chảy NaCl với c​​ường độ dòng điện I = 1,93A, trong thời gian 6 phút, 40 giây thì thu đ​​ược 0,1472 gam Na. Tính hiệu suất điện phân:
A) 100%
B) 90%
C) 80%
D) 75%
128. Điện phân 500 ml dd AgNO3 với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng. Để trung hoà dd sau điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết cường độ dòng điện đã dùng là 20A, thời gian điện phân là
A) 4013 giây
B) 3728 giây
C) 3918 giây
D) 3860 giây
129. Điện phân dung dịch AgNO3 trong thời gian 16,08 phút với cường độ dòng điện là 5A, được V lít khí ở anot. Để kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Khối lượng AgNO3 có trong dung dịch ban đầu và giá trị của V là
A) 10,08 gam; 0,56 lít
B) 8,5 gam; 0,28 lít
C) 10,2 gam; 0,28 lít
D) 8,5 gam; 1,12 lít
130. Khi điện phân dung dịch muối bạc nitrat trong 10 phút đã thu được 1,08 gam bạc ở cực âm. Cường độ dòng điện 
A) 1,6A
B) 1,8A
C) 16A
D) 18A
131. Cho dòng điện một chiều có cường độ 2A qua dung dịch NiSO4 một thời gian, thấy khối lượng catot tăng 2,4 gam, hiệu suất điện phân là 80%. Thời gian điện phân là
A) 1giờ 22 phút
B) 224 phút
C) 2 giờ
D) 1 giờ 45 phút
132. Điện phân 100ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100% với cường độ dòng điện là 9,65A đến khi ở catot bắt đầu toát khí thì thời gian điện phân là
A) 1000giây
B) 1500giây
C) 2000giây
D) 2500giây
133. Hoà tan một mẫu quặng bạc để tạo dd AgNO3. Điện phân với dòng điện 0,5A đến khi kết tủa hoàn toàn Ag, thu đ​ược 0,108g kim loại. Hỏi thời gian điện phân là bao nhiêu
A) 96,5giaây
B) 193giaây
C) 386giaây
D) 289,5giaây
134. Điện phân dung dịch CdSO4 với dòng điện 25KA trong 12 giờ. Khối lượng Cd thu được là.
A) 629,5g
B) 639,5g
C) 640,9g
D) 569g
135. Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,5M trong 1 giờ, với dòng điện 0,16A. Nồng độ mol của các cation trong dung dịch sau điện phân là.
A) 0,06M; 0,47M
B) 0,06M; 0,47M; 0,5M
C) 0,5M; 0,06M
D) 0,07M; 0,57M
136. Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện 1,5A, trong 30 phút . Khối lượng Ag thu được là.
A) 6g
B) 3,02g
C) 1,5g
D) 0,05g
137. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, sau một thời gian ở anot thu được 8,12lit khí (đo ở đktc) ,ở catot thu được 16,675g kim loại. Đó là muối nào sau đây?
A) LiCl
B) NaCl
C) KCl
D) RbCl
138. Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị 2 với dòng điện cường độ 6 A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45g. Kim loại đó là
A) Zn.
B) Cu
C) Ni
D) Sn
139. Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thì thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đó là
A) KCl
B) NaCl
C) LiCl
D) RbCl
140. Điện phân điện cực trơ dung dịch muối clorua của một kim loại hoá trị II với cường độ dòng điện là 3,0A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Kim loại trong muối đã dùng là
A) Cu
B) Zn
C) Ba
D) Fe
141. Điện phân hoàn toàn 14,9 gam muối clorua của kim loại hoá trị I thu được 2,24 lit khí ở anot (đktc). Kim loại là:
A) Na
B) Li
C) Cs
D) K
142. Điện phân nóng chảy muối của một kim loại M với dòng điện 10A, trong 80 phút 25 giây thu 0,25 mol M ở catot. Số oxi hóa của M trong muối là.
A) +1
B) +2
C) +3
D) +4
143. Hoà tan a mol Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ, thu được dung dịch X. Điện phân X với 2 điện cực trơ bằng dòng điện cường độ 9,65A. Sau1000 giây thì kết thúc điện phân và khi đó trên catot bắt đầu thoát ra bọt khí. Giá trị của a là
A) 0,0125mol
B) 0,05mol
C) 0,025mol
D) 0,075mol
144. Điện phân một dd có hoà tan 13,5 gam CuCl2 và 14,9 gam KCl (có màng ngăn và điện cực trơ) trong thời gian 2 giờ với cường độ dòng điện là 5,1A. Dd sau điện phân được trung hoà vừa đủ bởi V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A) 0,18lit
B) 0,7lit
C) 0,9lit
D) 0,5lit
145. Điện phân dung dịch B gồm 0,04 mol CuSO4 và 0,04 mol Ag2SO4 trong thời gian 38 phút 36 giây với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A. Khối lượng kim loại thoát ra ở catôt là
A) 9,92g
B) 8,64g
C) 11,2g
D) 10,56g
146. Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeSO4 và 0,06mol HCl với dòng điện 1,34 A trong 2 giờ (điện cực trơ, có màng ngăn). Bỏ qua sự hoà tan của clo trong nước và coi hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở katot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) lần lượt là:
A) 1,12 gam Fe và 0,896 lit hỗn hợp khí Cl2 và O2
B) 1,12 gam Fe và 1,12 lit hỗn hợp khí Cl2 và O2
C) 11,2 gam Fe và 1,12 lit hỗn hợp khí Cl2 và O2
D) 1,12 gam Fe và 8,96 lit hỗn hợp khí Cl2 và O2
147. Điện phân 200ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M với anôt bằng Cu, cường độ dòng điện 5A, sau một thời gian thấy khối lượng anôt giảm 1,28 gam. Thời gian điện phân là
A) 386giaây
B) 1158giaây
C) 772giaây
D) 965giaây
148. Điện phân 200ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M với anôt bằng Cu, cường độ dòng điện 5A, sau một thời gian thấy khối lượng anôt giảm 1,28 gam. Khối lượng kim loại thoát ra trên catôt là
A) 2,8g
B) 4,72g
C) 2,16g
D) 3,44g
149. Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) 1 dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại, thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch sau điện phân có môi trường axit và có thể hoà tan tối đa 0,68 gam Al2O3. Giá trị của m là
A) 4,955g
B) 5,385g
C) 4,37g
D) 5,97g
150. Điện phân 200ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau khi điện phân là
A) 3,59g
B) 2,31g
C) 1,67g
D) 2,95g
151. Điện phân 200ml dung dịch X gồm NiCl2 0,1M; CuSO4 0,05M và KCl 0,3M với cường độ dòng điện 3A trong thời gian 1930 giây với điện cực trơ, có màng ngăn và hiệu suất điện phân là 100%. Thể tích dung dịch coi như không đổi. Khối lượng kim loại thoát ra trên catôt là
A) 0,64g
B) 1,23g
C) 1,82g
D) 1,5g
152. Điện phân 200ml dung dịch X gồm NiCl2 0,1M; CuSO4 0,05M và KCl 0,3M với cường độ dòng điện 3A trong thời gian 1930 giây với điện cực trơ, có màng ngăn và hiệu suất điện phân là 100%. Thể tích dung dịch coi như không đổi. Tổng nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch thu được sau điện phân là
A) 0,2M
B) 0,25M
C) 0,3M
D) 0,35M
153. Tiến hành điện phân 200ml dung dịch gồm HCl 0,6M và CuSO4 1M với cường độ dòng điện 1,34 A trong thời gian 4 giờ. Biết hiệu suất điện phân là 100%. Thể tích khí (đktc) thoát ra trên anot là
A) 1,344lit
B) 1,568lit
C) 1,792lit
D) 2,016lit
154. Điện phân 400 ml dung dịch gồm: AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M với cường độ dòng điện I = 10A, anot trơ. Sau một thời gian t (giaây) ngắt dòng điện sấy khô catot rồi cân lại thấy khối lượng catot nặng thêm m gam, trong đó có 1,28 gam Cu. Giá trị của m và t là
A) 1,28 gam; 1930 s
B) 9,92 gam; 1930 s
C) 2,28 gam; 965 s
D) 9,92 gam; 965 s
155. Điện phân dung dịch CuSO4 có anot bằng Cu. Anot là một đoạn dây Cu có đường kính 1mm được nhúng sâu 4cm vào dung dịch. Biết khối lượng riêng của Cu là 8,98g/cm3. Nếu điện phân với dòng điện 1,2A thì thời gian điện phân là bao nhiêu khi đoạn dây Cu bị oxi hóa hết.
A) 10 phút 40 giây
B) 11 phút 44 giây
C) 12 phút
D) 11 phút 50 giây
156. Điện phân 200 ml dd MNO3 bằng điện cực trơ đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng điện phân. Để trung hoà dd sau điện phân, phải dùng 250 ml dd NaOH 0,8M. Mặt khác, nếu ngâm 1 thanh Zn có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch MNO3 khi phản ứng xong khối lượng thanh Zn tăng thêm 30,2% so với ban đầu. Công thức của MNO3 là
A) NaNO3
B) AgNO3
C) NH4NO3
D) KNO3
157. Điện phân hoàn toàn dd muối MSO4 bằng điện cực trơ được 0,448 lít khí (ở đktc) ở anot và 2,36 gam kim loại M ở catot. M là kim loại
A) Cd
B) Ni
C) Mg
D) Cu
158. Điện phân 200 ml dung dịch chứa 2 muối Cu(NO3)2 xM và AgNO3 yM với cường độ dòng điện 0,804A, thời gian điện phân là 2 giờ, người ta thấy khối lượng catot tăng thêm 3,44 gam. Giá trị của x và y là
A) x = y = 0,1
B) x = y = 0,02.
C) x = 0,02; y = 0,01
D) x = y = 0,05
159.  Điện phân dd X chứa 0,4 mol M(NO3)2 và 1mol NaNO3 (M hóa trị II) với điện cực trơ trong thời gian 48phút 15giây thu được 11,52g kim Loai M tại Catot và 2,016 lít khí (® ktc) tại Anot. M là.
A) Mg
B) Zn
C) Ni
D) Cu
160. Mắc nối tiếp hai bình điện phân AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau một thời gian thu được 1,08g Ag tại catốt của bình điện phân AgNO3. Hỏi thu đư​ợc bao nhiêu Cu trên catốt của bình điện phân Cu. 
A) 0,16g
B) 0,32g
C) 0,64g
D) kết quả khác
161. Điện phân (với điện cực trơ, có màng ngăn) hai bình điện phân mắc nối tiếp : bình 1 chứa 500ml dung dịch AgNO3 0,2M và bình 2 chứa 500ml dung dịch Cu(NO3)2 0,2M. Hiệu suất điện phân là 100%. Sau thời gian t ở catot bình 1 có 8,64g Ag , thì khối lượng catot ở bình 2 là.
A) 5,12g
B) 6,4g
C) 2,56g
D) 3,2g
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